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ABSTRACT

IPCC (Intergovernment Panel of Climate Change) and MONRE (Ministry of Natural
Resources and Environment) of Vietnam have delivered different scenarios for some main cli-
matic factors of the Delta of North Vietnam, such as temperature, sea level rise, precipita-
tion for 2020, 2050 and 2100.

The biodiversity/ecosystem of the Red River mouth has many characteristics of the history
of formation, the living environment, and biodiversity of different groups of aquatic organisms,
which have scientific, economic and social values. However, the biodiversity/ecosystem of the
Red River mouth is being heavily degraded due to many reasons, of which the most impor-
tant one is due to construction of many damps in the watershed.

For the worst scenario, the impacts of climate change on biodiversity/ecosystem of the Red
River mouth are very severe because they will affect the species composition of the different
groups of aquatic organisms and their living environment. These impacts will be accelerated,
since biodiversity/ecosystem has presently been heavily degraded.

It is necessary to prepare and implement systematically measures to mitigate negative impacts
on biodiversity/ecosystem and to adapt better to climate change. 

MỞ ĐẦU

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến đa dạng sinh học hệ sinh (HST) ở Việt Nam trước
hết là các HST cửa sông, ven biển và trên cơ sở các kết quả phân tích này để đề xuất các biện pháp
giảm thiểu và thích ứng đối với BĐKH là rất cần thiết.

HST cửa sông Hồng đã được tác giả điều tra, nghiên cứu nhiều năm và gần đây lại có dịp đến điều
tra/nghiên cứu để cập nhật số liệu (2009). Dựa vào các tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
BĐKH ở nước ta, tác giả sẽ phân tích tác động của BĐKH đến HST cửa sông Hồng và đề xuất các biện
pháp giảm thiểu và thích ứng với BĐKH.

Đến nay, trên thế giới chỉ có các phân tích chung về BĐKH và đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, rất
ít phân tích trong các trường hợp cụ thể. Ở Việt Nam, có thể nói tài liệu về BĐKH còn rất hạn chế.

Phương pháp phân tích tiếp cận để viết báo cáo này trên cơ sở các điều tra nghiên cứu của cá nhân
tác giả đối với HST cửa sông Hồng, khai thác các kết luận chung về mối quan hệ của BĐKH với đa dạng
sinh học của Ban thư ký Công ước Đa dạng Sinh học vùng với các tài liệu về BĐKH ở Việt Nam của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.



NỘI DUNG

Các đặc trưng của BĐKH toàn cầu và các kịch bản về BĐKH ở Việt Nam liên quan
đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học

Các đặc trưng của biến đổi khí hậu toàn câu

l Nhiệt độ trung bình tăng. Băng ở hai cực Trái đất tan làm nước biển dâng.

l Các hiện tượng cực đoan về thời tiết, khí hậu diễn ra với cường độ, tần suất và độ bất thường thay đổi. 

l Lịch sử tiến hóa của Trái đất cũng đã có nhiều lần BĐKH nhưng xảy ra từ từ và trong một thời gian
dài ( thời gian địa chất). Các sinh vật trên Trái đất đều phải thích nghi và tiến hóa, nhưng hiện nay
sự biến đổi khí hậu có nguyên nhân là do hoạt động của con người, nhất là từ sau năm 1850 (bắt
đầu thời kỳ công nghiệp) và lại xảy ra nhanh. 

Các kịch bản về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ 

Áp dụng phương pháp tính toán để xây dựng kịch bản BĐKH do thế giới hướng dẫn (Ban liên chính
phủ về biến đổi khí hậu -IPCC) và sử dụng các dẫn liệu về khí hậu ở nước ta đã đo được trong thời
gian qua. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 3 kịch bản: B1: thấp; B2: trung bình và A2: cao về 3
yếu tố khí hậu chính là nhiệt độ (t0C), lượng mưa (P% thay đổi) và mức nước biển dâng (cm) cho Việt
Nam từ nay đến năm 2100 với 3 mốc thời gian là 2020, 2050 và 2100 cho vùng đồng bằng Bắc Bộ nơi
có hệ sinh thái cửa sông Hồng như sau (Bảng 1).

Đặc trưng hệ sinh thái, đa dạng sinh học cửa sông Hồng
Hệ sinh thái cửa sông Hồng hiện nay được hình thành cách đây khoảng 2.500 năm do hoạt
động bồi lấp châu thổ, biến thoái và đắp đê lấn biển của cư dân đồng bằng sông Hồng. Hệ sinh thái cửa
sông Hồng (trong báo cáo này) được giới hạn từ ngã ba sông Hồng - sông Trà Lý và cửa của 3 con sông
nhánh đổ ta biển là Ba Lạt, Trà Lý, Ninh Cơ và cũng được giới hạn của 2 bờ đê ngăn nội đồng và bờ sông. 

Các đặc trưng về thủy văn, chất lượng nước, môi trường của hệ sinh thái cửa sông Hồng
được tóm tắt như sau:

l Dòng chảy thủy văn có 2 mùa: mùa lũ và mùa cạn. Biên độ về mức nước, tốc độ dòng chảy trước đây
sai khác rất rõ, gần đây do xây dựng các đập ở phía trung và thượng lưu cho biên độ này thu hẹp. 

l Về chất lượng nước: lượng phù sa lớn, mức độ ô nhiễm chỉ xảy ra cục bộ, hàm lượng muối dao động
lớn. Do điều tiết dòng chảy, xây dựng nhiều đập nên đã có sự xâm nhập mặn khá cao. 

Hệ sinh thái cửa sông Hồng giữ vai trò rất quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa
học, bao gồm:

l Cấp nước, tiêu nước cho đồng bằng sông Hồng;
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Bảng 1. Các kịch bản về biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ



l Xử lý nước thải ô nhiễm vận chuyển ra biển;
l Giao thông đường thủy;
l Sản xuất lương thực, thực phẩm mà trọng tâm là khai thác, nuôi trồng thủy sản; 
l Duy trì đa dạng sinh học - nơi sống của các sinh vật ở nước cũng như ở cạn liên quan: chim nước...

Đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật của hệ sinh thái cửa sông Hồng rất đa dạng và
phong phú 

n Thực vật nổi (vi tảo): Số lượng loài khoảng 120 loài phân trong 4 ngành: tảo Silic, tảo Giáp, tảo Lam,
tảo Lục. Thành phần loài có sự khác nhau giữa mùa lũ và mùa cạn. Sinh vật lượng được ước tính
khoảng 200-500 mg/m3, mùa cạn cao hơn mùa lũ. 

n Động vật nổi: Số lượng loài khoảng 150 loài phân trong các nhóm: Copepoda, Cladoreca,
Siphonaphora, Chaetognatha, Amphipoda, Tunicata, Ostracoda, Pteropoda, Protozoa, Rotatoria.
Thành phần loài có sự khác nhau giữa mùa lũ và mùa cạn. Sinh vật lượng được ước tính 400 mg/m3.
Mùa cạn cao hơn mùa lũ, lúc triều cường cao hơn lúc triều kiệt.

n Động vật đáy: Số lượng loài khoảng 150 loài, sự phân bố của các loài động vật đáy khác nhau tùy
theo nền đáy, mức nước, có hay không có rừng ngập mặn, cây thủy sinh. Sinh vật lượng được ước
tính trung bình 20 g/m3. 

n Thực vật có mạch: Số lượng loài khoảng 120 loài bao gồm các loài thuộc Dương xỉ, Hai lá mầm, Một lá
mầm. Thảm thực vật điển hình là rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn phát triển chủ yếu ở vùng ven biển trước
cửa sông. Phân bố ở sâu trong cửa sông ở 2 bờ hoặc trên các bãi giữa hoặc ven sông có tập đoàn các cây
thủy sinh ưa nước ngọt. Rừng ngập mặn tự nhiên ở đây không còn mà là rừng trồng hoặc phục hồi. 

n Cá: Số lượng loài cá có 87 loài bao gồm các nhóm sinh thái sau đây: 
l Suốt đời ở cửa sông sinh trưởng, phát triển, kiếm ăn, sinh sản đều ở cửa sông.
l Đại bộ phận vòng đời ở cửa sông nhưng khi sinh sản phải ngược lên hạ trung lưu hoặc ra biển. 
l Sống ở biển nhưng khi sinh sản lại vào vùng trung hạ lưu - lấy cửa sông là đường di cư. 
l Sống ở biển hoặc ở hạ trung lưu, kiếm ăn vào cửa sông. 
l Sống ở biển, vào cửa sông ven biển sinh sản. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm, ở 3 cửa sông sản lượng cá khai thác là: Ba Lạt 80 tấn, Ninh Cơ
60 tấn, Trà Lý 60 tấn. Các loài cá kinh tế khai thác là: cá Mòi, cá Lành Canh, cá Ngạnh, cá Chày đỏ
mắt (cá Rói), cá Đối, cá Bống, cá Liệt,... khoảng 20 loài. Trong số các loài cá gặp ở cửa sông Hồng có
11 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Ngư cụ khai thác chính: đáy, lưới rê, lưới kéo, cụp,...

l Lưỡng cư, bò sát: số lượng lưỡng cư, bò sát gặp ở cửa sông Hồng không nhiều, chúng đều là các loài
phổ biến ở đồng bằng sông Hồng. Số lượng loài thuộc lưỡng cư khoảng 10 loài, bò sát khoảng 20
loài. Số lượng loài thuộc 2 lớp này ít vì chúng không thích nghi sống ở nước mặn.

l Chim: số lượng loài chim đã gặp ở vùng cửa sông Hồng lên đến trên 100 loài. Đáng quan tâm là các
loài chim nước, vào mùa đông vùng cửa sông Hồng có thể gặp nhiều đàn chim nước (chủ yếu là vịt
trời, ngỗng trờ, giang, sếu,...) về trú đông ở đây.

l Thú: số lượng loài thú ở cửa sông Hồng không nhiều, khoảng 15 loài, thuộc bộ Gặm nhấm có các
loài chuột đồng, chuột nhà, chuột cống. Bộ Ăn thịt có rái cá, chồn bạc má, cày móc cua,... Có thể
gặp các loài cá Ông Sư vào kiếm ăn ở đây.

Đa dạng sinh học/tài nguyên sinh vật của hệ sinh thái cửa sông Hồng đang bị suy thoái
nhanh do các hoạt động kinh tế xã hội ở dòng chảy và ở lưu vực sông

Nếu so sánh về thành phần loài cá cũng như sản lượng khai thác ở cửa sông Hồng qua hai thời điểm
năm 1964 và năm 2008 ta thấy đã có rất nhiều loài trước đây số lượng quần thể rất đông nay đã rất
hiếm. Theo như dân đánh cá, ở sông Hồng (dòng chính), sông Trà Lý, sông Ninh Cơ cho biết sản lượng
cá đánh nay chỉ bằng ½ trước đây. Các loài cá di cư như cá Chày, cá Mòi trước đây cho sản lượng lớn
nay trở nên khan hiếm, cho sản lượng thấp, đặc biệt là cá Chày. Cả năm chỉ bắt được ở sông Ba Lạt
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(dòng chính) và sông Ninh Cơ khoảng 10 cá thể. Trước đây, vào cuối mùa lũ ở các bãi ven cửa sông
đánh bắt được rất nhiều cá con nhưng nay cũng không có. Nguyên nhân có thể được giải thích như sau:
l Điều chỉnh/khống chế dòng chảy/khai thác dòng chảy bằng các đập chắn ngang dòng ở các sông Đà,

sông Lô. Không thể nghĩ đến là vào mùa cạn mức nước ở các sông chỉ còn 1m độ sâu, dòng chảy
mùa lũ không còn, mức nước mùa lũ rất thấp. Có thể nói là các bãi đẻ của cá và bão kiếm ăn của
cá con cũng không còn;

l Hàm lượng phù sa, chất dinh dưỡng cũng giảm mạnh;
l Ô  nhiễm hữu cơ, vô cơ, kim loại nặng đang gia tăng mạnh mẽ;
l Khai thác quá mức bằng các ngư cụ hủy diệt, kích điện, lưới mắt quá dày.

Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái cửa sông Hồng

Cơ sở khoa học giải thích tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học/tài nguyên
sinh vật và hệ sinh thái ở nước
l Biến đổi khí hậu với đặc trưng chính là nhiệt độ trung bình tăng. Do nhiệt độ tăng đã làm cho các

đặc trưng vật lý, hóa học của nước thay đổi và cũng từ đó ảnh hưởng đến đời sống của các thủy sinh
vật, sự phân bố của chúng, lưới và chuỗi thức ăn, sinh khối, năng suất sinh học sơ cấp,...

l Nhiệt độ tăng kèm theo nồng độ CO2 tăng sẽ kích thích quang hợp của thực vật (tảo, cây thủy
sinh), hạn chế hô hấp làm tăng năng suất sơ cấp.

l Lượng mưa tăng (trường hợp dự báo cho đồng bằng Bắc Bộ) sẽ kéo theo xói mòn tăng, tăng lượng
phù sa cho các con sông, tăng lượng trầm tích cho các vực nước, bãi bồi ven biển, mở rộng diện
tích, cửa sông bồi lắng,...

l Do sử dụng đất đai, lớp phù đất đai (do biến đổi khí hậu) nên đã đưa nhiều lượng các bon hơn xuống
các vực nước theo dòng chảy (hô hấp các chất hữu cơ) do đó vực nước lại thải nhiều khí CO2 hơn
vào khí quyển.

l Do mực nước biển dâng làm cho các đặc trưng vật lý, hóa học nhất là hóa học của nước thay đổi
(độ mặn, nước biển vào sâu hơn) và cũng từ đó ảnh hưởng đến đời sống của các thủy sinh vật: các
loài ưa mặn, lợ phát triển, các loài nước ngọt phải lùi về sống ở trung hạ lưu. Hậu quả là thành phần
loài thay đổi, chuỗi và lưới thức ăn thay đổi, sinh khối, năng suất sinh học thay đổi,...

l Biến đổi khí hậu qua các cực đoan về thời tiết như bão, lũ, hạn,... sẽ có tác động xấu thêm cho đa
dạng sinh học/hệ sinh thái.

l Một quy luật rất đáng lưu ý nữa là nếu như hệ sinh thái/đa dạng sinh học dự kiến đánh giá tác động
của biến đổi khí hậu ở trạng thái bền vững thì tác động sẽ như trên nhưng nếu đang bị suy thoái,
kém bền vững thì tác động xấu sẽ được nhân lên nữa.

Dự báo các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái cửa sông Hồng

Với 3 kịch bản biến đổi khí hậu được dự tính cho Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Hồng nói
riêng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có thể dự báo tác động của kịch bản xấu nhất (cao) như sau:

Môi trường - nơi sinh sống của các loài sinh vật

Có thể nói môi trường nước ở đây đã có những biến đổi lớn, bao gồm: nền nhiệt tăng, độ mặn tăng,
mức nước biển tăng, lượng mưa tăng, cực đoan về thời tiết diễn ra bất thường và thường xuyên, hàm
lượng CO2 tăng. Có thể đánh giá hệ sinh thái cửa sông rất nhạy cảm với biến đổi khí hậu so với các hệ
sinh thái khác.

Quần xã sinh vật/đa dạng sinh học

Theo các quy luật về sinh thái học, tác động của các yếu tố môi trường lên sinh vật: nếu các biến đổi
trên ra ngoài giới hạn chịu đựng (giới hạn sinh thái) thì loài đó sẽ chết, còn nếu chưa đến mức cực hại
thì loài đó phải di chuyển sang các nơi ở khác có các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn sinh thái.
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l Yếu tố nhiệt: Nhiệt độ sẽ làm cho các loài có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, vòng đời ngắn hơn,
thời gian thành thục sớm hơn,... Vận dụng quy luật này, ta thấy các loài vi tảo làm thức ăn cho các
loài động vật sẽ tăng trưởng nhanh hơn và hậu quả là năng suất sinh học sơ cấp lớn hơn, năng suất
sinh học thứ cấp cao hơn. Như vậy là tích cực.

Nền nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự phân bố của các sinh vật, các loài thích nghi với nền nhiệt độ cao
sẽ phân bố ở vùng nhiệt đới phía Bắc, các loài thích nghi với nền nhiệt thấp, phân bố ở vùng ôn đới
phía Bắc. Vận dụng quy luật này và tham khảo danh sách các loài cá có mặt ở cửa sông Hồng, các họ
cá như họ cá Ngần, họ cá Lành Canh sẽ bị tác động xấu có thể sẽ không còn, chúng sẽ di chuyển lên
phía Bắc, nơi có nhiệt độ thấp hơn.

l Yếu tố độ mặn: Ở cửa sông Hồng, trong tất cả các sinh vật được kiểm kê ở trên đều có các loài ưa
nước ngọt, loài ưa nước mặn, loài được sự giao động rộng về độ mặn. Chắc chắn ở hệ sinh thái này,
độ mặn tăng sẽ tác động xấu đến các loài ưa nước ngọt, ngược lại các loài ưa nước mặn sẽ có tác
động tốt. Vận dụng quy luật này và tham khảo danh sách các loài có mặt ở đây ta có thể dự báo
các loài cá thuộc bộ cá Chép, cá Nheo sẽ giảm, ngược lại bộ Vược sẽ tăng. Có thể phân tích tác
động xấu ở bậc phân loại cao là lớp lưỡng cư, lớp bò sát, các loài thuộc 2 bộ này đều sống ở các
vùng nước ngọt nay sẽ không còn. Ta sẽ thấy có sự di chuyển của các loài ưa nước ngọt lùi sâu vào
trong đất liền.

l Mực nước biển tăng: nếu như các đê ngăn mặn ven biển và cửa sông Hồng được gia cố tăng độ cao,
nước biển không xâm nhập trực tiếp vào nội đồng sẽ chỉ là gia tăng độ sâu của nước ở cửa sông.
Các bãi ven bờ và ở giữa của cửa sông nay sẽ bị ngập sâu hơn và hậu quả là các loài thực vật thủy
sinh ven bờ sẽ bị giảm do bị ngập, các loài cá chọn bão đẻ là các bụi thực vật thủy sinh sẽ bị tác
động xấu, do các bụi thực vật thủy sinh giảm nên nơi trú ẩn, nơi kiếm ăn của các loài cá con cũng
sẽ giảm.

l Lượng mưa tăng: Lượng mưa tăng sẽ tăng cường độ xói mòn, bồi lấp cửa sông. Lượng mưa tăng sẽ
tác động  xấu đến các loài thực vật ngập mặn. Rừng ngập mặn phát triển kém kéo theo tác động
xấu đến các động vật sống ở các rừng ngập mặn.

l Hàm lượng CO2 tăng: Hàm lượng CO2 tăng sẽ có tác động tốt đến hoạt động quang hợp của các
loài vi tảo, thực vật thủy sinh, cây rừng ngập mặn. 

l Cực đoan về thời tiết: Tác động chưa thể dự tính được nhưng nói chung là xấu.

Tóm lại, có thể kết luận ở đây là quần xã sinh vật/đa dạng sinh học sẽ có biến đổi lớn, biến đổi về cấu
trúc thành phần loài. Biến đổi ở đây phải coi là sâu sắc. Hơn thế nữa, ta phải thấy quần xã sinh vật/đa
dạng sinh học ở sông Hồng hiện đang bị suy thoái nhanh giới hạn thích nghi với biến đổi khí hậu (biến
đổi môi trường) là rất kém.

Đề xuất các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
Hệ thống các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu nên được phân ra thành 3 nhóm:
l Nhóm 1: Giảm thiểu/ngăn chặn các thay đổi về các yếu tố môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu
l Nhóm 2: Hạn chế các tác động xấu đến đa dạng sinh học, phát huy các tác động tốt đến đa dạng

sinh học
l Nhóm 3: Tăng cường các hoạt động kinh tế xã hội
Sau đây là các biện pháp cụ thể:

Nhóm 1

l Củng cố/gia cố các tuyến đê đang có và xây dựng các tuyến đê mới ngăn chặn nước biển xâm nhập
vào nội đồng. Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho vùng ven biển, cửa sông ven biển;

l Phục hồi các khu đất ngập nước, rừng ngập mặn ven biển cửa sông, ven biển;

l Kiểm soát/tăng cường cơ sở hạ tầng các kênh mương, cống liên thông giữa cửa sông Hồng và các
vực nước trong đê, đảm bảo cho các hoạt động tưới tiêu hiệu quả.

265Phần II. Môi trường và biến đổi khí hậu



Nhóm 2

l Bảo tồn thật tốt đa dạng sinh học/các loài quý hiếm hiện đang có mặt ở đây (có thể xây dựng ở đây:
khu  bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia);

l Kiểm soát loài ngoại lai xâm hại;

l Bảo đảm các điều kiện cư trú cho chim di cư trú đông;

l Không khai thác các loài thủy sinh trên đường di cư ra cửa sông, khai thác theo Luật Thủy sản;

l Bảo đảm nguồn nước không bị ô nhiễm, không vượt qua ngưỡng “dòng chảy sinh thái (môi trường)
tối thiểu”,...

Nhóm 3

l Nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương;

l Nghiên cứu khoa học/giám sát môi trường, đa dạng sinh học/quy hoạch thích ứng với biến đổi khí
hậu/cảnh báo kịp thời các thiên tai;

l Phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa vùng cửa sông phù hợp với biến đổi khí hậu ở đây. Ví dụ, nông
lâm ngư nghiệp cửa sông Hồng: đánh bắt thủy sản theo các đối tượng mới, nông nghiệp, lâm  nghiệp
ngoài đê ở mức nước sâu và mặn, chọn cây con nuôi trồng thích hợp;

l Trồng cây ven sông, ven biển, cây thủy sinh, cây ưa ẩm, chịu thay đổi lớn về độ mặn để bảo vệ đề
điều làm nơi cư trú cho các sinh vật.

KẾT LUẬN

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và biến đổi khí hậu ở Việt Nam, ở đồng bằng Bắc Bộ thể hiện qua sự biến
đổi các thông số chính là nhiệt độ trung bình tăng, mức nước biển tăng, độ mặn ở cửa sông tăng,
lượng mưa tăng ở cửa sông Hồng không đáng kể. Các cực đoan khác về thời tiết chưa có dự báo cụ
thể.

2. Đa dạng sinh học/hệ sinh thái cửa sông Hồng có rất nhiều nét đặc trưng riêng về lịch sử hình thành,
chế độ thủy văn, chất lượng nước, các yếu tố về môi trường khác, đặc trưng về đa dạng sinh học/hệ
sinh thái và giá trị kinh tế xã hội khoa học hiện nay.

3. Tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học/hệ sinh thái cửa sông Hồng là rất rõ ràng. Phần
lớn là các tác động xấu. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là toàn bộ quần xã sinh vật ở nước/hệ sinh
thái cửa sông hiện nay đã chuyển sang một kiểu hệ sinh thái/đa dạng sinh học cửa sông sai khác rất
lớn so với trước đây. Đây không phải là sự diễn thế tự nhiên mà là đã hình thành một hệ sinh thái
mới, không còn giống với hệ sinh thái cũ ở nơi đây. Đã có một “nhiễu” lớn cho một số hệ sinh thái
cửa sông.

4. Cần thực hiện (chuẩn bị thực hiện) một hệ thống các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
để các “nhiễu” này không gây tác hại xấu đối với hệ sinh thái/đa dạng sinh học ở cửa sông Hồng.
Hệ thống này gồm: giảm thiểu tác hại đối với đa dạng sinh học của biến đổi khí hậu, phát huy các
tác động tốt có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học, tăng cường đầu tư các hoạt động kinh tế -
xã hội - văn hóa - khoa học để bảo tồn đa dạng sinh học cửa sông, đảm bảo cho đối phó và thích
ứng đối với biến đổi khí hậu.
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